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I. BƯỚC 1- KỸ THUẬT  

1. Test milivolt 

 

         Bình thường   Quá đà   Overdamping    
cực   

                                                                             buộc 



I. BƯỚC 1- KỸ THUẬT 
2. Tiêu chuẩn điện 

thế 

Bình thường:phóng dòng điện 
1mV, đường biểu diễn cao 1cm. 
Khi sóng quá thấp:ghi 2N, ứng 
với dòng điện 1mV, đường biểu 
diễn cao 2cm. 
Khi sóng quá cao: đường biểu 
diễn vượt khổ giấy, ghi 1/2N, ứng 
với dòng điện 1mV, đường biểu 



BƯỚC 1- KỸ THUẬT 
3. Tiêu chuẩn thời gian  

Bình thường:tốc độ vặn giấy 
chạy là 25mm / giây, và 1 ô 
rộng 1mm ứng với 0,04 giây. 
Khi nhịp tim quá nhanh hoặc 
muốn sóng rộng ra:cho giấy 
chạy nhanh 50 – 100 mm/giây. 



BƯỚC 1- KỸ THUẬT 
4. Artifact  

- Chưa chùi sạch bã nhờn trên da / điểm đặt điện
- Bôi chất dẫn điện quá rộng -> mất khu trú ch
- Điện cực đặt trên xương -> dẫn điện kém 
- Điện cực buộc lỏng -> dẫn điện kém 







BƯỚC 1- KỸ THUẬT 
5. Mắc đúng điện cực 

Quy luật Einthoven: tổng đại 
số biên độ điện thế II = I + III 
( điều kiện máy ghi đồng 
thời 3  chuyển đạo) 
Nếu DI có tất cả các 
sóng đều âm: nhiều khả 
năng mắc lộn điện cực 2 tay 



  BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM 
  1. Cách đọc giấy 
      Ô  lớn 1 giây 
↑0,20’’                          ↑  

1 ô nhỏ 1 ô 
trung 



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  
2. Cách đo sóng 

Đo biên độ:lấy từ bờ trên 
đường đẳng điện ( đường 
ngang qua đoạn PR) 
Sóng dương nằm phía trên 
đường đẳng điện & ngược lại 

Dùng tổng đại số để tính 
biên độ sóng 



Đo thời gian: chọn những điểm 
ở phía mà đường đẳng điện 
tiếp với sóng tạo hình lồi 
 



BƯỚC 2 –TRỤC 
ĐIỆN TIM  

3.Lục trục Bailey: 

Tay (P) Tay (T) 



Test 

Những chuyển đạo nào cùng 
hướng với: 
DI 

aVF 

V6 

 



Test 

Những chuyển đạo nào có hướng 
từ đầu xuống chân: 
aVF 
DI 

aVL 
V1 

V6 

 



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  
 

Trước- sau            Trái- phải          Cùng- ngược chiều kim đồng hồ 

Cardiac Position Sensitivity Study in the Electrocardiographic Forward . 

DARRELL J. SWENSON . Annals of Biomedical Engineering, Vol. 39, No. 12, 

December 2011 ( 2011) pp. 2900–2910  



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  
4. Tính trục điện tim 

Cách tính kinh điển:  



         QRS(DI)=+5-1=+4mm 

   QRS(avF)=+13-2=+11mm 

           Vẽ lên trục DI và avF 



 

TRỤC ĐIỆN TIM: ước chừng Dùng DI & 
aVF 



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  
4. Tính trục điện tim 

DI vuông góc aVF. 
DII vuông góc aVL. 

DIII vuông góc aVR. 

Quy luật vuông 
góc  



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  
4. Tính trục điện tim 

Quy luật triệt tiêu  

 Tìm chuyển 
đạo triệt tiêu  

Trục trùng với chuyển đạo 
vuông góc chuyển đạo 
triệt tiêu  



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  
4. Tính trục điện tim 

Quy luật đường phân 
giác: -Tìm 2 CĐ có tổng 

đại số biên độ 
bằng nhau. 
-Trục trùng với 
đường phân giác 
của góc giữa 2 
CĐ đó. 



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  
4. Tính trục điện tim 

Blốc nhánh (P):  
-Đo biên độ sóng 
trong ½ thời gian đầu 
của phức bộ QRS( ½ 
sau do hoạt hoá 
chậm thất (P)). 

                                                        

                                                                        

   ↑…│…↑ 



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  

4. Tính trục điện tim 

Trụcsóng P: cách tính tương tự 
trục QRS. Bình thường 0 - 90o 

Trục sóng T: cách tính tương tự 
trục QRS. Bình thường 0 - 90o.  

Góc ( giữa 2 vectơ) QRS – T: Bình 
thường < 50 o  . Lớn hơn trong 
bệnh lý cơ tim. 



Góc QRS – T 

QRS 

T 



  A. -60o  

  B. -45o  

  C. +60o  

  D. Vô 
định 

  E. 0o 

Trục QRS của ĐTĐ này? 



Trục QRS của ĐTĐ này? 

A. Vô định

B. +90o  

C. -30o  

D. -45o  

E. +150o 



Trục QRS của ĐTĐ này 

  A. +90o  

  B. Vô 
định 
  C. +30o  

  D. -30o  

  E. -150o 



                                           

          

A. -100o 

B. -30o 

C. +15o 

D. +90o 

E. Vô định 
 

Xác định trục QRS của ĐTĐ 
này 



Xác định trục QRS của ĐTĐ 
này 

 

                                         

          

A. -75o 
 

B. -30o 

C. 0o 

D. +45o   

E. Vô định 
 



Xác định trục QRS của ĐTĐ 
này 

 
Question 8 of 10 

 

 

 

                                                     

 

 

A. -15o 

B. +15o 

C. +60o 

D. +105o 

E. Vô định 
 



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  

5. Vị thế tim 
Trên mặt phẳng trán: ( frontal 
plane) (rotation on the AP axis)tính 
theo độ hoặc các CĐ đơn cực 
chi # V1, V6 
Trục đứng / vertical:                           
aVF # V6        aVL # V1      >75o       
Trục ngang / horizontal:                      
aVF # V1        aVL # V6       0 -> -30o    
Trục trung gian                     30o  

Bán đứng                               60o 

Bán ngang                               0o 



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN 
TIM  

5. Vị thế tim 

Trên mặt 
phẳng ngang  

khảo sát các 
chuyển đạo 
trước ngực  



Tim xoay cùng chiều kim 
đồng hồ  



Tim xoay ngược chiều kim 
đồng hồ  



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  

5. Vị thế tim: mặt 
phẳng đứng dọc + Định vị 

đỉnh tim 
hướng ra phía 
trước hay sau  
+Lấy mốc V2  
+ Nếu V2 có 
R>S, đỉnh tim 
hướng về 
phía trước 
và ngược lại. 



BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM  

5. Vị thế tim 
           Ảnh hưởng trục điện/ vị 
thế tim + Bệnh lý tim: lớn thất, blốc 

nhánh… 
+ Nguyên nhân ngoài tim: 
                Nằm - ngồi    
                Dáng người cao – thấp 
                Tạng người mập – ốm 
                Kỳ hô hấp 
                Thai nghén 
                Bệnh lý trung thất 



Tim lệch phải ( dextroversion)



Đaûo ngược phủ tạng 
sang phải ( dextrocardia) 



III. BƯỚC 3 – TÍNH TẦN SỐ TIM 
1. Cách 1:  

60 =  60 

RR    PP 



III. BƯỚC 3 – TÍNH TẦN SỐ TIM 
2. Cách 2 

 
   

 
         

 

                                         ↑ ..300.↑ 

                      ↑……..150…..↑ 

                      ↑…………100….……↑ 

                      ↑…………….. 75……………↑  

1 ô 
nhỏ 

1� ô 
trung 



III. BƯỚC 3 – TÍNH TẦN SỐ TIM 
3. Cách 3 

Tần số tim chậm hoặc loạn 
nhịp tim: khảo sát đoạn dài ít 
nhất 6 giây( dựa vào cột 
đứng ở bờ trên ô giấy). 
Đếm tần số tim trong 6 giây = 
số R – 1 ( ví dụ là 4) 

Tần số tim trong 1 phút = 60 
giây  

–



IV. BƯỚC 4 – XÁC ĐỊNH NHỊP TIM : 

xoang BT 
1. Trục sóng P: 0 -> 90o , (+)/DI, DII , 
VF 
2. Hình dạng sóng P: hằng định ( 
chấp nhận thay đổi nhẹ P – QRS – T 
/ DII, DIII, aVF do ảnh hưởng của hô 
hấp) 
3. Khoảng PP & RR : hằng định ( 
chấp nhận chênh biệt giữa 
khoảng dài nhất & ngắn nhất < 
0,16 giây). 
4. Khoảng PR = 0,12 – 0,20’’, hằng 

–



V. BƯỚC 5 – KHẢO SÁT SÓNG P 
VI. BƯỚC 6 – KHẢO SÁT SÓNG TP    
VII. BƯỚC 7 – KHẢO SÁT PR 
VIII. BƯỚC 8 – KHẢO SÁT QRS   
IX. BƯỚC 9 – KHẢO SÁT ĐOẠN ST  
X. BƯỚC 10 – KHẢO SÁT SÓNG T 
XI. BƯỚC 11 – ĐO THỜI GIAN QT 
XII. BƯỚC 12 – KHẢO SÁT SÓNG 
U 



 



Ý 
nghĩa 
điện 
học  

Hướng  Hình 
dạng 

Thời 
gian 

Biên độ  Bất thường 

P Khử 
cực 
nhĩ 

+/ 
II,III,F,4-6 

-/R 

Tù 
đầu, 
sườn 
lên 
lài, 
sườn 
xuoán
g dốc. 
Rõ ở 
II, V1, 
V3R, S5 

< 0,11’ 2-3mm Dẹt: < 0,5mm 
 



Ý 
nghĩ

a 
điện 
học  

Hướng  Hình 
dạng 

Thời 
gian 

Biên 
độ  

Bất thường 

Tp = 
Ta 

Hồi 
cực 
nhĩ  

Ngược P Khôn
g 
thấy 
(trùn
g QRS) 

<0,5mm Thấy/ blốc nhĩ 
thất, ngoại tâm 
thu nhĩ 



Ý 
nghĩa 
điện 
học  

Hướn
g  

Hình 
dạng 

Thời 
gian 

Biên 
độ  

Bất thường 

PR 
inter
val 

 
 
 

PR 
segm
ent 

Khử 
cực 

nhĩ + 
dẫn 

truyền 
trong 
bộ 
nối 

Khởi 
đầu 
P – 

khởi 
đầu 
QRS  

 
Đẳn

g 
điện 

0,12 – 
0,20’’ 

 
 
 
 

0,02 - 
0,12’’ 

Thay đổi sinh lý theo 
tuổi, tần số tim 

 
 
 
 
Chênh/ viêm màng 
ngoài tim cấp, nhồi 
máu nhĩ  



Ý nghĩa 
điện 
học  

Hướng  Hình 
dạng 

Thời gian Biên độ  Bất thường 

QR
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q 

Khử 
cực 
thất 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khử 
cực 
vách 
liên 
thất 

Pha đầu+: 
R 

Pha đầu-
:Q 

Pha(-)sau 
R:S 

Pha+/-sau 
ñoù:R’,S’ 
>5mm:vieát 
in 

<5mm:vieát  
thường 

-QSR 
sâu:   
bình 
thøng 

-QIII: 
đo lại 
ở kỳ 
hít 
sâu 

0,05 - 
0,10’’ 
(CÑ 
ngực > 
chi 0,01 – 
0,02’’) 
 
 
 
 
 
 
<0,03’’:         
I,II,V2-6 

<0,04’’:L 

<0,05’’:III
,F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<1/3 R 

-Thấp: tổng đại số 
QRS I+II+III<15mm 

-Thấp: chuyển đạo 
lớn nhất/ ngoại vi 
<5mm  ngực <10mm 

-Thấp:   V1,V6 < 5mm 

V2, V5 < 7mm 

V3, V4 <9mm 

-Cao: lớn thất, blốc 
nhánh… 

 
 
Xét Q bệnh lý:  
-Khảo sát bộ 
chuyển đạo: II,III,F–
I,L–V1,2–V3,4–V5,6 

- Kết hợp lâm sàng 



Ý 
nghĩa 
điện 
học  

Hướng  Hình 
dạng 

Thời 
gian 

Biên độ  Bất thường 

ST Cách 
ngay 
sau 
QRS 
bởi 

điểm J 

Nơi sườn 
lên sóng 
S hoặc 
sườn 
xuống 
của R, nối 
tiếp 
đường 
đẳng 
điện  

Cùng 
đường 
thẳng 
với TP 
& 
đường 
đẳng 
điện 

-Chênh 
lên 1mm/ 
CÑ chi, 
<2mm/ CÑ 
ngực. 
-Chênh 
xuống < 
0,5mm/ bất 
kỳ CĐ nào 



Ý 
nghĩa 
điện 
học  

Hướng  Hình 
dạng 

Thời gian Biên độ  Bất thường 

T Hồi 
cực 
thất 

(+): 
I,II,CÑ 
ngực (T) 
(-): R 

Sườn 
lên 
lài, 
sườn 
xuoán
g dốc 

Không 
quan 
trọng 

<5mm/CÑ 
chi 
<10mm/ 
CÑngöïc 

-Khấc: trẻ em, viêm 
màng ngoài tim 

-Cao: >1/2 R6, >2/3 R5 
( tăng kali máu) 
-Dẹt: < 1/10R ( hạ 
kali máu) 
-Cân: suy vành 



Ý 
nghĩa 
điện 
học  

Hướng  Hình 
dạng 

Thời 
gian 

Biên độ  Bất thường 

.NgöôøiVN: 0,36-0,45’’ 

 

QT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QU 

Tâm 
thu 

điện 
hoïc(t
hời 
gian 
hoạt 
hoá 

& hồi 
phục 
tâm 
thất) 
Khử 
cực 
thất 
& hệ 
Purkin

je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu Q 
cuối U 

Đầu 
Q –> 
cuối T 

Rõ / 
V2,3,4 

( không 
đo 3,4 
phức 
bộ sau 
ngoại 
tâm thu 
vì có 
thể 
biến 
đổi tạm 
thời) 

.< 50% RR 
nếu tần 
số tim 
bình 
thường 
.Bazett:QTc
=QT đo / 
√RR 

.Điều 
chỉnh 
bởi 
Hodge, 
Macfarlane
, Viitch, 
Lawrie :                      
QTc = QT + 
0,0175(taà
n sồ thất 
- 60). 

- Dài: thuốc, rối 
loạn điện giải, bệnh 
cơp tim,tai biến mạch 
não 

- Ngắn: Digitalis, rối 
loạn điện giải 



KHOẢNG QT BÌNH THƯỜNG 

KHOẢNG QT DÀI BẤT THƯỜNG 



YÙ 
nghóa 
điện 
học  

Hướng  Hình 
dạng 

Thời 
gian 

Biên độ  Bất thường 

U Tâm 
thu cơ 
học 

(hậu 
khử 
cực 

thất) 

Như T, 
cách sau 
T 0,01-
0,04’’ 

Rõ/ 
CÑ 
ngực 
(P) 
hay 
trung 
gian 

0,16– 
0,25’’ 

<1/3T 

<2mm 

- Âm: nhồi/ thiếu 
máu cơ tim, lớn 
thất 
- Cao: Basedow, tăng 
huyết áp, hạ kali 
máu 



                        

   ↑…↑                   ↑.↑               ↑.↑              ↑…....↑                            ↑…...↑ 

 

Ño VAT 

Là nhánh sóng ghi được lúc 
khử cực tới vùng cơ tim đặt 
điện cực đơn cực thăm dò, chỉ 
ở chuyển đạo đặt trực tiếp lên 
tim hay rất gần tim( chuyển đạo 
V) . 



Khảo sát QRS cần lưu ý 
chuyển đạo liên quan: 

Tìm vùng chuyển tiếp 
Định vị nhồi máu: theo bộ 
CÑ 
Đánh giá xoay trục 
 
                        

 

 

       



Những biến đổi bình 
thường: 

Tuổi tác                                          
Giới tính 
Chủng tộc                                      Thể 
trọng 
Hình dáng lồng ngực 
Vận động: nên nghĩ 15 phút 
trước khi đo. 
Thức ăn: bữa ăn nhiều glucose 
sẽ đẩy kali vào tế bào. 
Thuốc lá: không hút thuốc 30 
phút trước  
Vị trí đặt điện cực trước ngực: 



 
ST –T của ÑTÑ này: 

A. Bất thường ST –T nguyên phát 
B. Thay đổi ST-T thứ phát 
C. Bất thường sóng T khg đặc hiệu 
D. T đảo bất thöôøng(aVR and V1)  
E. Bình thường 




